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Bài 28: KHÔNG KHÍ VÀ SỰ CHÁY
I/ -Thành phần của không khí

1.Thí nghiệm: sgk/95

*Kết luận:

     - Không khí là một hỗn hợp gồm nhiều chất khí.

     - Thành phần theo thể tích của không khí là:

         + 78% khí nitô

         + 21% khí oxi 

         + 1% các khí khác (khí cacbonic, hơi nước, khí hiếm,…).

2. Ngoài khí oxi và khí nitơ , không khí còn chứa các khí khác:
     - Khí CO2, hơi nước, bụi khói, khí  hiếm chiếm tỉ lệ khoảng 1%.

3. Bảo vệ không khí trong lành, tránh ô nhiễm bằng cách:
        + Xử lý khí thải

        + Bảo vệ rừng, trồng rừng và cây xanh.

        + Vệ sinh môi trường, phân loại rác.
II/- Sự cháy và sự oxi hóa chậm

     1)- Sự cháy

      Là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

2)- Sự oxi hóa chậm

Là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng.

3)- Điều kiện phát sinh – các biện pháp để dập tắt sự cháy

       a- Điều kiện phát sinh

+ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
+ Đủ khí oxi.

       b- Biện pháp dập tắt

         + Hạ nhiệt độ chất cháy xuống thấp hơn nhiệt độ cháy.

         + Cách ly chất cháy với khí oxi.
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Bài 29.               BÀI LUYỆN TẬP 5  

I/- Kiến thức cần nhớ
Pứ hóa hợp       Pứ phân hủy

Định nghĩa        Định nghĩa

Ví dụ                  Ví dụ

Sự cháy          Sự oxi hóa chậm

Định nghĩa     Định nghĩa

Ví dụ              Ví dụ

Oxit axit        Oxit bazô

Định nghĩa     Định nghĩa

Ví dụ              Ví dụ

II/- Bài tập

BT1 : 

C + O2 ( CO2
4P +  5O2 ( 2P2O5
2H2 + O2 ( 2H2O

4Al + 3O2 ( 2Al2O3
BT2 : 
Oxit axit :

  CO2 : Cacbonđioxit 

 SO2 : Lưu huỳnh đioxit 

P2O5 : Điphotpho pentaoxit 

Oxit bazơ : 

Na2O : Natrioxit 

MgO : Magieoxit 

Fe2O3 : Sắt (III) oxit 

BT 6  : Phản ứng a, b, d là phản ứng phân hủy vì chất tạo ra nhiều chất  mới
BT 7 : Phản ứng xảy ra sự oxi hóa : a , b  
BT 8/ trang 101 SGK
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Bài 30.       BÀI THỰC HÀNH 4

( THỰC HIỆN KHI ĐẾN TRƯỜNG HỌC )

-------------------------------------

BÀI TẬP CỦNG CỐ  CHƯƠNG  4: OXI-KHÔNG KHÍ
Bµi 1: Hoµn thµnh b¶ng

	Tªn gäi
	CTHH
	Ph©n lo¹i
	Tªn gäi
	CTHH
	Ph©n lo¹i

	Magie oxit
	
	
	B¹c oxit
	
	

	S¾t (II) oxit
	
	
	Silic ®i oxit
	
	

	S¾t (III) oxit
	
	
	L­u huúnh ®i oxit
	
	

	Natri oxit
	
	
	§i photpho penta oxit
	
	

	Bari oxit
	
	
	Cacbon ®i oxit
	
	

	Kali oxit
	
	
	L­u huúnh tri oxit
	
	

	§ång(II)oxit
	
	
	Nit¬ ®i oxit
	
	

	Canxi oxit
	
	
	Ch× (II) oxit
	
	


Bài 2. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
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ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT

* Nội dung:

1.Nêu hiện tượng, viết PTHH của thí nghiệm sau:

a/ Đốt S trong bình O2
b/ Đốt  Fe trong bình O2
2. Hãy phân loại và gọi tên các oxit sau:

        Na2O, CaO, N2O3, SO3, CuO, Fe2O3 , ZnO, SiO2, PbO, SO, MgO, HgO, P2O5.

3.Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:

K      +        O2        →      ?
Zn     +        O2       →      ?
P       +        O2            →     ?
Mg    +        ?          →    MgO


SO2   +        O2        →     ?

?        +       O2        →     CuO

CH4   +       O2           →      ?      +     ?

C2H2  +       O2       →      ?      +     ?

H2      +       O2       →      ?

KMnO4  →    ?       +       ?      +     ?

         KClO3   →    ?       +      ?

4. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các khí sau:

a/ Khí O2 ,  Không khí.

b/Khí CO2, Không khí, O2.

5.Đốt cháy 6,2 g phốt pho trong bình oxi

a/Tính khối lượng P2O5 tạo thành.

b/Tính thể tích khí oxi cần dùng (đktc).

c/ Nếu dùng không khí thì thể tích là bao nhiêu. Biết rằng khí O2 chiếm 1/5 thể tích không khí.

d/ Cần dùng bao nhiêu gam KMnO4 để có được lượng khí oxi dùng cho phản ứng trên.

6. Đốt cháy 9,84 g hỗn hợp gồm C và S.Trong đó cacbon chiếm  2,44% theo khối lượng.

a/Tính thể tích khí oxi cần dùng. (đktc)

b/Cần dùng bao nhiêu gam KClO3 để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên.


--------------------------------------
Tuaàn: 24 –Tieát: 48,49
Bài 31.                  TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG  CỦA  HIĐRO
Kí hiệu hóa học        : H

Công thức hóa học   : H​2
Nguyên tử khối         : 1      ;   Phân tử khối  : 2
I/- Tính chất vật lý

-  Chất khí không màu, không mùi, không vị.

- Nhẹ nhất trongcác chất khí.

- Nhẹ hơn không khí khoảng 15 lần.
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II/- Tính chất hóa học

1)- Tác dụng với Oxi

2H2 + O2 
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+ Hỗn hợp giữa hiđro và oxi là hỗn hợp nổ.

+ Khi trộn 2 thể tích hiđro và 1 thể tích oxi thí hỗn hợp sẽ nổ mạnh nhất.

2)- Tác dụng với CuO

H2 + CuO 
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 Cu + H2O

KẾT LUẬN

+ Ở nhiệt độ thích hợp khí hiđro kết hợp được với đơn chất oxi, với nguyên tố oxi trong một số trường hợp chất oxit kim loại.

+ Khí hiđro có tính khử.

+ Các phản đều tỏa nhiệt

III/- Ứng dụng

Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính nhẹ, tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt. 

----------------------------------
Tuaàn: 25 –Tieát: 50                     LUYỆN TẬP
BT 1 :

S + O2 ( SO2 
Zn + O2 ( ZnO

Fe + 2HCl (FeCl2 +   H2 

H2    +   CuO ( Cu + H2O 

BT 2: 
Số mol của đồng II oxit là
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H2    +   CuO ( Cu + H2O 

1 mol     1mol      1mol

 ymol      0,6 mol    x mol 
Khối lượng đồng thu được:

[image: image5.wmf]0,664
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 Thể tích hidro cần dùng
22,4 . 0,6 = 13,44 lít

BT3 : 

3Fe       +      2O2  (      Fe3O4
3mol             2mol          1mol

0,03mol      0,02mol     0,01mol

Số mol của Fe là : 
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Số mol của oxi :
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Thể tích oxi cần dùng : 

V = n.22,4= 0,02 .22,4 = 0,448 (lít ) 

Thể tích không khí : 
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     = 2,24lit

Số mol Fe3O4 : 
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Khối lượng oxit sắt từ : 

M = n. M = 0,01 . 232 = 2,32 g
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